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	1. Luận văn tốt  nghiệp

Đề tài: Ứng dụng PLC điều
khiển mô hình khâu tinh lọc
 nước dứa sau khi trích ép
 


	2. Báo cáo tốt  nghiệp                                     Đinh Văn Hùng - TĐH46




                                    lời nói đầu


1. Đặt vấn đề
      Nước ta hiện nay đang trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất
nước để từng bước bắt kịp sự phát triển các nước trong khu vực và trên thế giới.
Công nghiệp sản xuất hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh
tế. Việc ứng dụng tự động hóa là sự lựa chọn tất yếu trong mọi lĩnh vực nhằm tạo ra
sản phẩm có chất lượng cao, tăng khả năng cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường.
      Ngày nay, công nghệ điện tử và tin học ngày càng phát triển, đã góp phần
nâng cao năng suất lao động một cách đáng kể. Đặc biệt là các bộ điều khiển
chương trình được tích hợp cao đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu đề ra của nền sản
xuất hiện đại với tốc độ sản xuất nhanh, chất lượng sản phẩm cao, ít phế phẩm, giá
thành sản xuất hạ... PLC là một bộ điều khiển chương trình như thế, nó được dùng
để thay thế các thiết bị điều khiển cổ điển có tốc độ chậm và kém chính xác.
      Ngày nay PLC được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều dây chuyền sản xuất
công nghiệp cũng như nông nghiệp. Tuy nhiên trình độ phát triển và ứng dụng của
nước ta vẫn còn hạn chế do nhiều nguyên nhân kinh tế, đội ngũ cán bộ kỹ thuật
giỏi còn ít trong lĩnh vực tự động hóa. Trong lĩnh vực nông nghiệp với sự phát triển
vượt bậc về công nghệ giống cây trồng, vật nuôi đã tạo ra rất nhiều sản phẩm nông
nghiệp dẫn đến nhu cầu ứng dụng kỹ thuật cao vào thâm canh trồng trọt và chăn
nuôi. Hơn nữa là nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào dây chuyền
chế biến lương thực, thực phẩm từ sản phẩm nông nghiệp.
      Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên và được sự phân công của bộ môn Điện Kỹ
Thuật, sau thời gian thực tập tìm hiểu dây chuyền sản xuất nước dứa cô đặc ở công
ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tỉnh Ninh Bình, tôi đã thực hiện đề tài: “ứng
dụng PLC điều khiển mô hình khâu tinh lọc nước dứa sau khi trích ép”.
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2. Nội dung đề tài
      Do thời gian và trình độ còn hạn chế cùng những lý do khách quan nên đề tài
chỉ nghiên cứu những vấn đề sau:
      + Tìm hiểu về PLC phần cứng và phần mềm
      + Tìm hiểu dây chuyền hoạt động sản xuất nước dứa cô đặc
      + Xây dựng mô hình điều khiển
      + Thiết lập l−u đồ bài toán điều khiển mô hình
      + Viết chương trình trên SIMATIC S7 – 200
      + Thực hiện ghép nối mô hình với PLC
3. Mục đích đề tài
      Tên đề tài là “ ứng dụng PLC điều khiển mô hình khâu tinh lọc nước dứa
sau khi trích ép”. Vậy nên mục đích của đề tài là tìm hiểu quy trình sản xuất nước
dứa cô đặc, tìm hiểu các thiết bị tự động hóa có trong dây chuyền. Trên cơ sở đó
vận dụng lý thuyết đã học về PLC vào thực tế để xây dựng một mô hình điều khiển
mô phỏng khâu tinh lọc nước dứa trong dây chuyền sản xuất thực.
4. Phương pháp nghiên cứu
      Từ yêu cầu đặt ra khi tiến hành làm đề tài, chúng tôi đưa ra phương pháp
nghiên cứu như sau:
      - Nghiên cứu các mô hình sản xuất đã có sẵn trong thực tiễn.
      - Nghiên cứu phần mềm lập trình trên máy tính tại Bộ môn Điện kỹ thuật –
Khoa Cơ Điện – Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
      - Thành lập chương trình điều khiển.
      + Dụng cụ, thiết bị thực hành:
      - Máy tính cá nhân PC ( Personal Computer ). Bộ mô phỏng, hệ thống cáp và
dây nối thiết bị.
      - Bộ điều khiển S7 – 200 với khối vi xử lý CPU224.




        Chương 1. nghiên cứu phương pháp điều khiển và lập trình bằng plc
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1.1. Những cơ sở để lựa chọn PLC trong hệ thống điều khiển tự động
   1.1.1.Vai trò của plc
      PLC là thiết bị điều khiển logic lập trình được, cho phép thực hiện linh hoạt
các thuật toán điều khiển logic thông qua ngôn ngữ lập trình. PLC như một máy
tính nhưng được thiết kế chuyên dụng cho điều khiển tự động các quá trình công
nghệ. Trong một hệ thống tự động PLC được coi như bộ não, nó xử lý toàn bộ hoạt
động của hệ thống. Với một chương trình nạp vào bộ nhớ theo yêu cầu bài toán,
PLC sẽ điều khiển giám sát, ổn định các trạng thái của hệ thống, thông qua tín hiệu
được truyền về từ đầu vào. Sau đó được xử lý theo chương trình điều khiển nạp vào
để đưa ra quyết định điều khiển đến đầu ra theo yêu cầu bài toán.
      PLC có thể được sử dụng để điều khiển các thao tác đơn giản như đóng ngắt
các tiếp điểm lặp đi lặp lại, tạo thời gian trễ, tạo tín hiệu tương tự... Các PLC có thể
được nối mạng với nhau để thực hiện các ứng dụng điều khiển phức tạp trong hệ
thống tự động hóa. Các PLC sẽ được kết nối với máy tính chủ, thông tin được lưu
và xử lý bởi máy chủ rồi đưa quyết định điều khiển tới các trạm PLC trung gian, từ
đó các PLC trung gian điều khiển trực tiếp các thiết bị chấp hành.
      PLC đầu tiên xuất hiện vào năm 1969. Ngày nay chúng được sử dụng rộng
rãi từ các thiết bị nhỏ độc lập sử dụng khoảng 20 đầu vào/ra digital, đến các hệ
thống nối ghép theo module sử dụng rất nhiều đầu vào/ra, xử lý các tín hiệu digital
hoặc analog. Ngoài ra, chúng còn thực hiện các chế độ điều khiển tỷ lệ - tích phân -
đạo hàm (PID). Các phương pháp lập trình truyền thống như lập trình danh sách
lệnh, hình thang hay lập trình khối hệ thống đang được ngày một hoàn thiện, dễ
hiểu và đạt trình độ cao hơn.




1.1.2. ưu điểm của PLC trong việc điều khiển tự động hóa quá trình công nghệ
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       Hiện nay, các hệ thống điều khiển bằng PLC đang dần thay thế các hệ thống
điều khiển bằng rơle và contactor thông thường, bởi nó có những ưu điểm vượt trội
sau:
       + Linh kiện lắp ráp hệ thống là rất ít, dây dẫn kết nối giảm rất nhiều so với
hệ thống điều khiển cổ điển nên hệ thống nhỏ gọn.
       + Công suất tiêu thụ nhỏ
       + Sự thay đổi cấu trúc hệ thống điều khiển rất dễ dàng đây chính là ưu điểm
lớn nhất của PLC. Nhiệm vụ điều khiển có thể được thay thế rất dễ dàng bằng cách
thay đổi chương trình điều khiển nạp vào bộ nhớ của PLC thông qua phần mềm viết
trên máy tính hay máy lập trình.
       + Tốc độ hoạt động của hệ thống nhanh. Nhờ công nghệ tích hợp bán dẫn và
vi xử lý nên tốc độ hoạt động của PLC trong hệ thống điều khiển tự động được
nâng lên rất nhiều so với hệ điều khiển cổ điển bằng dây dẫn.
       + Độ bền và độ tin cậy vận hành cao
       + Giá thành của hệ thống giảm khi số tiếp điểm tăng. Nếu ở hệ thống rơle
hay contactor khi số tiếp điểm tăng thì kéo theo rất nhiều dây dẫn và chi phí lắp ráp
tăng, khó khăn trong công tác bảo trì, độ chính xác kém. Còn hệ thống lắp bằng
PLC thì hoàn toàn có lợi về mọi mặt trên.
       + Dễ lập trình, ngôn ngữ lập trình dễ hiểu và có thể lập trình trên máy tính
hay máy lập trình PG thích hợp cho việc thực hiện các lệnh tuần tự của nó.
       + Có các module rời cho phép thay thế hoặc thêm vào khi cần thiết một cách
rất dễ dàng và linh hoạt.
       Từ sự đánh giá trên ta nhận thấy PLC đã thể hiện rõ ưu điểm vượt trội của nó
trong việc điều khiển tự động so với các thiêt bị điều khiển khác.
1.1.3. Giá trị kinh tế của PLC
       Khi sử dụng một phương án thiết kế nói chung và trong điều khiển tự động
nói riêng thì ngoài yếu tố kỹ thuật chúng ta cũng phải xét đến tính kinh tế của
phương án đó để xem phương án đó có khả thi hay không?. Nếu phương án đó khả
thi cả hai yếu tố kỹ thuật và kinh tế đều phải đảm bảo.
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      Dưới đây là đồ thị so sánh đã được các nhà phân phối chế tạo thống kê giữa
hệ thống điều khiển bằng rơle và contactor với hệ thống điều khiển bằng PLC.



     Giá tiền
                                                 Tổng giá trị hệ Rơle
                                                 Tổng giá trị của PLC

                                                 Logic mạch cứng hệ rơle


                                                  Phần cứng PLC

                                                  Phần cứng hệ rơle - cuộn từ

                                                  Lập trình PLC



                                        Số lượng đầu vào/ra

                    Hình1.1. So sánh kinh tế giữa hệ Rơle và PLC
      Từ đồ thị trên có thể nhận thấy rằng: về mặt kinh tế, việc sử dụng hệ PLC kinh tế
hơn hệ rơle do tổng chi phí của một hệ PLC thấp hơn tổng chi phí cho một hệ rơle.
1.2. Khái quát chung về PLC
   1.2.1. Bộ điều khiển logic khả trình(PLC) là gì ?
      PLC là bộ điều khiển logic theo chương trình bao gồm: bộ xử lý trung tâm gọi
là CPU, chứa chương trình ứng dụng và các module giao diện nhập xuất. Khi có tín
hiệu nhập vào CPU sẽ xử lý tín hiệu và gửi tín hiệu đến các thiết bị xuất. Bộ nhớ của
PLC chứa các lệnh, thực hiện các chức năng như phép tính logic, lập chuỗi, định thời
gian, đếm và thuật toán điều khiển các quá trình.


                                          Chương trình
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                 Tín hiệu ngõ vào            PLC              Tín hiệu ngõ ra


                          Hình 1.2. Sơ đồ thiết bị logic khả trình
1.2.2. Cấu trúc phần cứng PLC
       Hệ thống PLC thông dụng có năm bộ phận cơ bản, gồm bộ xử lý, bộ nhớ, bộ
nguồn, giao diện nhập/xuất và thiết bị lập trình.
                                 Thiết bị
                                 lập trình


                                    Bộ nhớ


                     Giao                           Giao
                     diện         Bộ xử lý          diện
                     nhập                           xuất


                                 Nguồn
                                 công suất
                Hình 1.3. Hệ thống PLC

      a. Bộ xử lý, còn gọi là bộ xử lý trung tâm (CPU), là linh kiện chứa bộ vi xử
lý, biên dịch các tín hiệu nhập và thực hiện các hoạt động điều khiển theo chương
trình được lưu trong bộ nhớ của CPU, truyền các quyết định dưới dạng tín hiệu hoạt
động đến các thiết bị xuất.
      b. Bộ nguồn có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp AC thành điện áp thấp DC cần
thiết cho bộ xử lý và các mạch điện trong các modul giao diện nhập xuất.

      c. Thiết bị lập trình được sử dụng để nhập chương trình cần thiết vào bộ nhớ
của bộ xử lý.
      d. Bộ nhớ là nơi lưu chương trình được sử dụng cho các hoạt động điều
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khiển, dưới sự kiểm tra của bộ vi xử lý.
      e. Các phần nhập và xuất là nơi bộ xử lý nhận thông tin từ các thiết bị ngoại
vi và truyền thông tin đến các thiết bị ra.
1.2.3. Cơ cấu chung của hệ thống PLC
       Có hai kiểu cơ cấu thông dụng đối với các hệ thống PLC: kiểu hộp đơn, và
kiểu modul nối ghép. Kiểu hộp đơn thường được sử dụng cho các thiết bị điều khiển
lập trình cỡ nhỏ (hình vẽ 1.3 a). Kiểu modul gồm các modul riêng cho bộ nguồn, bộ
xử lý (hình vẽ 1.3 b).

       ổ cắm cáp từ
       thiết bị giao                       Các ngõ vào
       tiếp lập trình



                                                    Các ngõ ra
                            a
                                                  Các modul nhập




                        b

                         Bộ nguồn   Bộ xử lý          Các modul xuất

                                           Nối kết đến thiết bị giao
                                           tiếp lập trình
                         Hình 1.4
                         a.Kiểu hộp đơn
                         b. Kiểu môdul nối ghép

      Các thiết bị lập trình có thể là loại cầm tay, bộ giao diện để bàn, hoặc máy
tính. Các hệ thống cầm tay có bàn phím nhỏ và màn hình tinh thể lỏng.
      Các thiết bị để bàn có thể có bộ hiển thị với bàn phím hoàn chỉnh và màn
hình hiển thị. Ưu điểm chính khi sử dụng máy tính là chương trình có thể được lưu
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trên đĩa cứng hoặc đĩa mềm và dễ dàng thực hiện các bản sao, nhược điểm là việc
lập trình thường khó thực hiện. Các thiết bị giao tiếp lập trình cầm tay thường có bộ
nhớ đủ để lưu giữ chương trình trong khi vận chuyển từ vị trí này đến vị trí khác.
1.3. Tìm hiểu về cách lập trình bằng PLC S7 - 200 (CPU 224)
   1.3.1. Cấu hình cứng của CPU 224
      S7-200 là thiết bị điều khiển logic khả trình của hãng Siemens (CHLB Đức),
có cấu trúc theo kiểu modul và có các modul mở rộng. Các modul này sử dụng cho
nhiều mục đích khác nhau. PLC S7 - 200 có nhiều loại khác nhau gọi theo bộ xử lý
CPU được sử dụng như CPU 212, CPU 214 đến CPU 224, CPU 226...có tính năng
và phát triển ngày càng hoàn thiện.
      Loại PLC tôi sử dụng trong đề tài là loại CPU 224, vì vậy tôi xin trình bày
cấu trúc của CPU 224.




                   Hình 1.5. PLC S7 - 200 với khối vi xử lý 224


      * Đặc điểm kỹ thuật của CPU 224:
      - Bộ nhớ chương trình : 8KB
      - Bộ nhớ dữ liệu: 5 KB
      - Ngôn ngữ chương trình : LAD, FBD, STL
      - Bảo vệ chương trình : 3 mức password bảo vệ
      - 256 bộ đếm: 6 bộ đếm tốc độ cao(30 kHz), bộ đếm A/B(tối đa 20 kHz), có
thể sử dụng đếm tiến, đếm lùi hoặc cả đếm tiến và lùi.
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       - 256 bộ Timer chia làm 3 loại có độ phân giải khác nhau: 4 bộ Timer 1ms,
16 bộ Timer 10 ms, 236 Timer 100 ms.
      - Số đầu vào/ra: có 14 đầu vào số, 10 đầu ra số
      - Có tối đa 94 đầu vào số, 74 đầu ra số, 28 đầu vào tương tự, 7 đầu ra tương
tự với 7 modul mở rộng tương tự và số.
      - 2 bộ điều chỉnh tương tự
      - 2 đầu phát xung tốc độ cao, tần số 20 kHz cho dãy xung kiểu PTO hoặc
PWM. Việc kết hợp đầu ra số tốc độ cao và bộ đếm tốc độ cao có thể sử dụng cho
các ứng dụng cần điều khiển có phản hồi tốc độ.
      - Tốc độ xử lý logic 0.37 μs
      - Các chế độ ngắt và xử lý ngắt: ngắt truyền thông, ngắt theo sườn lên hoặc
sườn xuống của xung, ngắt của bộ đếm tốc độ cao, và ngắt truyền xung.
       * Mô tả các đèn báo trên CPU
      - SP(đèn đỏ ): Đèn đỏ báo hiệu hệ thống bị hỏng.
      - RUN(đèn xanh): Đèn xanh chỉ định PLC làm việc và chương trình được
nạp vào máy.
      - STOP(đèn vàng): Đèn vàng STOP chỉ định PLC đang ở chế độ dừng, dừng
chương trình đang thực hiện lại.
      - Ix.x(đèn xanh): Đèn xanh ở cổng vào chỉ trạng thái tức thời của cổng vào Ix.x.
Đèn này báo tín hiệu trạng thái của tín hiệu theo giá trị logic của cổng.
      - Qx.x(đèn xanh): Đèn này báo hiệu trạng thái tức thời của cổng ra Qx.x,
trạng thái tín hiệu đầu ra theo giá trị logic của cổng.
     * Cổng truyền thông
      S7 200 sử dụng cổng RS485 với phích nối 9 chân để phục vụ cho việc ghép
nối với thiết bị lập trình hoặc với trạm PLC khác. Tốc độ truyền cho máy lập trình
(kiểu PPI) là 9600 baud. Tốc độ cung cấp của PLC theo kiểu tự do là từ 300 đến
38400 baud.
      S7 200 khi ghép nối với máy lập trình PG702 hoặc các máy lập trình thuộc họ
PG7xx có thể sử dụng cáp nối thẳng qua MPI , cáp đó kèm theo máy lập trình.
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        Ghép nối máy tính PC qua cổng RS 232 cần có cáp nối PC/PPI với bộ
chuyển đổi RS232 /RS 485.
1.3.2. Cấu trúc bộ nhớ của CPU 224
        Bộ nhớ của PLC S7 200 được chia làm 4 vùng với một tụ có nhiệm vụ duy trì
dữ liệu trong khoảng thời gian nhất định khi mất nguồn.
        - Vùng chương trình: Là miền bộ nhớ được sử dụng để lưu trữ các lệnh
chương trình. Vùng này thuộc kiểu non- volatile đọc ghi được.
        - Vùng tham số: Là miền lưu giữ các tham số như : từ khóa, địa chỉ trạm.... Cũng
giống như vùng chương trình, vùng tham số đọc /ghi được.
        - Vùng đối tượng: Bao gồm Timer, bộ đếm tốc độ cao và các đầu ra tương tự.
Vùng này được phân chia như sau:
                15         0                       7              0
Timer            T0 (word)                             T0 (bit)
(®äc/ghi)
                 T255                                  T255
Bộ đếm           C0(word)                              C0 (bit)
(®äc/ghi)
                 C255                                  C255

Bộ đệm cổng AIW0                                       AQW0           Bộ đệm cổng ra
vào tương tự                                                          tương tự (chỉ ghi)
(chỉ đọc)        AIW62                                 AQW62


Thanh ghi        AC0                                   HSC0
Accumulator                                                             Bộ đếm tốc độ
(®äc/ghi)         AC3                                  HSC2             cao (®äc/ghi)



        - Vùng dữ liệu: Vùng dữ liệu là vùng có ý nghĩa quan trọng trong việc thực
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hiện chương trình. Nó là miền nhớ động, có thể truy cập theo từng bit, từng byte, từ
đơn hoặc từ kép. Vùng này được sử dụng để cất các dữ liệu của chương trình bao
gồm các kết quả các phép tính, hằng số được định nghĩa trong chương trình, bộ
đệm truyền thông.
      Vùng dữ liệu lại chia thành nhiều miền nhớ nhỏ với các công dụng khác
nhau, các vùng đó bao gồm:
      V       - Variable memory (Miền nhớ).
      I       - Input image register (Bộ đệm cổng vào).
      O       - Output image register (Bộ đệm cổng ra).
      M       - Internal memory bits (Vùng nhớ nội).
      SM      - Special memory bits (Vùng nhớ đặc biệt).


              7                 0                      7                  0
Miền V                                                                         Vùng nhớ
                    V0                                     M0.x(x:0-7)
                                                           AQW0
(®äc/ghi)                                                                      néi (M)
                                                                               (®äc/ghi)
                   V5119                                   M31.x(x:0-7)
                                                           AQW62

               7                 0                     7              0
Vùng đệm          I0.x(x:0-7)                              SM0.x(x:0-7)       Vùng nhớ
cổng vào(I)                                                                   đặc biệt
(®äc/ghi)         I15.x(x:0-7)                             SM299.x(0-7)       (SM)


               7                    0
Vùng đêm          Q0.x(x:0-7)
cổng ra (Q)
(®äc/ghi)         Q15.x(x:0-7)



1.3.3. Kết nối PLC
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      Việc kết nối dây nguồn cung cấp cho CPU và nối các đầu vào/ra của CPU
được mô tả như hình dưới (hình 1.5).
      Tất cả các đầu cuối của S7-200 được nối đất để đảm bảo an toàn và để khử
nhiễu cho tín hiệu điều khiển.
      Nguồn cung cấp cho cảm biến cũng là 24VDC cũng là một chiều có thể sử
dụng cho các đầu vào cơ sở, các module mở rộng và các cuộn dây rơ le mở rộng.




                           Hình 1.6. Sơ đồ kết nối PLC

   Sơ đồ và phương pháp nối thiết bị lập trình




                                                                    RS-485
           RS-232


                 Hình 1.7. Sử dụng cáp PC/PPI đối với máy tính
      Để kết nối PLC với máy tính phải dùng cáp nối PC/PPI như hình trên.
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Trong trường hợp hệ thống điều khiển phức tạp như trong các dây chuyền sản
xuất đòi hỏi có nhiều CPU thì việc kết nối vào máy tính được trình bày như
sau:




                 Hình 1.8. Kết nối bằng MPI hoặc CP Card




                          Hình 1.9. Kết nối bằng cáp PC/PPI
       Với các sơ đồ trên, tuỳ theo từng trường hợp và điều kiện ta tiến hành nối kết
các thiết bị với nhau cho phù hợp.
1.3.4. Mở rộng cổng vào ra
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      CPU 224 cho phép mở rộng nhiều nhất 7 module. Các module mở rộng
tương tự và số đều có trong S7 – 200.
      Có thể mở rộng cổng vào/ra của CPU bằng cách ghép nối thêm vào nó các
module mở rộng về phía bên phải của CPU, làm thành một móc xích. Địa chỉ của
các vị trí của các module được xác định bằng kiểu vào/ra và vị trí của module trong
móc xích, bao gồm các module có cùng kiểu. Ví dụ như một module cổng ra
không thể gán địa chỉ của một module cổng vào, cũng như một module tương tự
không thể có địa chỉ như một module số và ngược lại. Các module mở rộng số hay
gián đoạn đều chiếm chỗ trong bộ nhớ ảo khi tăng giá trị của 8 bit (một byte).
1.3.5. Thực hiện chương trình
      PLC thực hiện chương trình theo một chu trình lặp mỗi vòng lặp là một vòng
quét (scan cycle). Mỗi vòng quét được bắt đầu bằng giai đoạn đọc dữ liệu từ các
cổng vào vùng bộ đệm ảo, tiếp đến là giai đoạn thực hiện chương trình sau đó là
giai đoạn truyền thông nội bộ và kiểm tra lỗi. Kết thúc vòng quét là giai đoạn
chuyển nội dung của bộ đệm ảo tới các cổng ra. Trong từng vòng quét chương trình
được thực hiện bằng lệnh đầu tiên và lệnh kết thúc tại lệnh kết thúc(MEND).

            Chuyển dữ liệu                                Nhập dữ liệu
            từ bộ đếm ảo ra                              từ ngoại vi vào
             ngoại Chuyển                                  bộ đếm ảo
              dữ liệu từ bộ


             Truyền thông                                   Thực hiện
             và tự kiểm tra                                chương trình
                   lỗi

      Thời gian quét phụ thuộc độ dài của chương trình, không phải vòng quét nào
thời gian quét cũng bằng nhau mà nó phụ thuộc các lệnh thoả mãn trong chương
trình. Trong thời gian thực hiện vòng quét nếu có tín hiệu báo ngắt chương trình sẽ
dừng lại để thực hiện xử lý ngắt, tín hiệu báo ngắt có thể thực hiện ở bất kỳ giai
đoạn nào.
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      Tại thời điểm thực hiện lệnh vào/ra, thông thường các lệnh không làm việc
trực tiếp với cổng vào ra mà chỉ thông qua các bộ đệm ảo của cổng trong vùng nhớ
tham số. Việc truyền thông giữa bộ đệm ảo với ngoại vi trong giai đoạn đầu và cuối
do CPU đảm đương.
1.3.6. Lập trình
    1.3.6.1. Phương pháp lập trình
      Phương pháp lập trình chung cho các loại PLC gồm ba phương pháp sau:
      + Phương pháp hình thang là phương pháp lập trình đồ họa LAD
      + Phương pháp sử dụng danh sách lệnh STL
      + Sơ đồ khối hàm logic
      1 – Phương pháp hình thang
      Là phương pháp thể hiện chương trình bằng đồ họa, những thành phần cơ bản
dùng trong LAD tương ứng với các thành phần của bảng điều khiển bằng rơle.
Trong chương trình LAD các phần tử cơ bản dùng để biểu diễn lệnh logic như sau.
    + Tiếp điểm: là biểu tượng (symbol) mô tả các tiếp điểm của rơle. Các tiếp
điểm đó có thể là thường mở -| |- hoặc thường đóng -|/|-.
     + Cuộn dây (coil): là biểu tượng –( )— mô tả rơle được mắc theo chiều dòng
điện cung cấp cho rơle.
    + Hộp (box): là biểu tượng mô tả các hàm khác nhau nó làm việc khi có dòng
điện chạy qua hộp. Những dạng hàm thường được biểu diễn bằng hộp là các bộ thời
gian (timer), bộ đếm (counter) và các hàm toán học. Cuộn dây và các hộp phải
được mắc đúng chiều dòng điện.
      Việc viết chương trình tương đương với vẽ mạch chuyển mạch. Sơ đồ thang
gồm hai đường dọc biểu diễn đường công suất. Các mạch được nối kết qua đường
ngang (các nấc thang), giữa hai đường dọc này. Sau đây là mô tả hoạt động của
chương trình viết bằng phương pháp hình thang.
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                                              Nấc 1

                                              Nấc 2

                                              Nấc 3

                                              Nấc 4


                                   END        Nấc cuối

                         Hình 1.10. Quét chương trình thang

      2 – Phương pháp danh sách lệnh STL
      Là phương pháp thể hiện chương trình dưới dạng tập hợp các câu lệnh. Để
tạo ra một chương trình dạng STL, người lập trình cần phải hiểu rõ phương thức sử
dụng 9 bít ngăn xếp logic của S7 – 200. Ngăn xếp logic là một khối gồm 9 bit
chồng lên nhau. Tất cả các thuật toán liên quan đến ngăn xếp đều làm việc với bit
đầu tiên hay bit đầu tiên và bit thứ hai của ngăn xếp. Giá trị logic mới đều có thể
được gửi (hoặc được nối thêm) vào ngăn xếp. Ngăn xếp và tên của từng bit trong
ngăn xếp được biểu diễn như sau:


                                     Stack 0 – bit đầu tiên của ngăn xếp
                       S0
                       S1            Stack 1– bít thứ hai của ngăn xếp
                       S2            Stack 2 – bít thứ ba của ngăn xếp
                       S3            Stack 3 – bít thứ tư của ngăn xếp
                       S4            Stack 4 – bít thứ năm của ngăn xếp
                       S5            Stack 5 – bít thứ sáu của ngăn xếp
                       S6            Stack 6– bít thứ bảy của ngăn xếp
                       S7            Stack 7– bít thứ tám của ngăn xếp
                       S8            Stack 8– bít thứ chín của ngăn xếp

      3 – Sơ đồ khối hàm logic
      Với những người hay thiết kế theo kiểu logic mạch số thì sơ đồ sử dụng các
khối hàm sẽ giúp người ta tư duy nhanh và thuận tiện hơn. Những dạng khối hàm cơ
bản có thể được liệt kê như sau:
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Ngõ vào                   Ngõ ra

       Sơ đồ khối hàm                         Ngõ vào phủ định    Ngõ ra phủ đinh

               >=1                                   &

      Cổng OR                                    Cổng AND

      Từ các khối logic cơ bản khi lập trình ta có thể kết hợp các khối với nhau tạo
thành các câu lệnh có chức năng khác nhau theo lối tư duy logic mạch số.
1.3.6.2. Trình tự thực hiện thiết kế một trương trình điều khiển bằng PLC
      Việc lập trình cho PLC đã ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam hiện nay
nhờ sự phổ cập PLC cho rất nhiều ứng dụng. Người lập trình có thể lập trình trên
máy tính và viết ra các chương trình theo yêu cầu cụ thể rồi nạp vào PLC để điều
khiển một hệ thống nào đó. Kỹ thuật thiết kế có hệ thống gồm các bước sau:

      1 - Nghiên cứu yêu cầu điều khiển của thiết bị
      Đầu tiên chúng ta phải quyết định thiết bị hoặc hệ thống nào mà chúng ta
muốn điều khiển. Mục đích chủ yếu của bộ điều khiển được lập trình hoá là để
điều khiển một hệ thống bên ngoài. Hệ thống được điều khiển này có thể là một
thiết bị, máy móc, hoặc quá trình xử lý và thường được gọi là hệ thống điều khiển.
      2 - Xác định yêu cầu đối với các ngõ vào và ngõ ra
      Tất cả các thiết bị đầu vào và đầu ra bên ngoài được nối với những bộ điều
khiển PLC phải được xác định. Những thiết bị đầu vào là những chủng loại chuyển
mạch, thiết bị cảm ứng... những thiết bị đầu ra là những thiết bị từ tính, những van
điện từ, động cơ và đèn chỉ báo...
      3 - Xác định thuật toán sẽ được sử dụng
      Thuật toán là thứ tự các bước xác định phương pháp giải quyết vấn đề. Điều
này thường được thực hiện bằng lưu đồ hoặc viết bằng thuật giải mã. Đây là bước
rất quan trọng là cái nội dung của chương trình điều khiển.


      4 - Viết chương trình điều khiển
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      Tiếp theo, viết chương trình dưới dạng sơ đồ thang thông qua thứ tự thao tác
hệ thống điều khiển như đã xác định, theo từng bước một. Từ sơ đồ thang có thể
dịch sang các dạng khác để tiện theo dõi chương trình.
      5 - Nạp chương trình vào bộ nhớ
      Từ chương trình đã viết và các đầu vào ra xác định. Ta truy nhập chương trình
trong bộ nhớ hoặc bàn phím lập trình hoặc bằng máy vi tính với sự trợ giúp của công
cụ phần mềm lập trình. Sau khi hoàn chỉnh phần lập trình, ta kiểm tra bất kỳ lỗi mã
hoá nào bằng công cụ là chức năng chuẩn đoán mà nếu có thể được thì mô phỏng
toàn bộ thao tác để thấy rằng nó được như mong muốn.
      6 - Chạy thử chương trình điều khiển
      Để đảm bảo cấu trúc chương trình và các tham số đã cài đặt là chính xác trước
khi đưa vào hệ điều khiển, ta cần phải chạy thử chương trình điều khiển. Nếu có lỗi
hoặc chưa hợp lý thì sửa khi chạy chương trình điều khiển, tốt nhất ta nên ghép nối với
đối tượng và hoàn chỉnh chương trình theo hoạt động của máy.
1.3.6.3. Cú pháp lệnh của S7 – 200
      Hệ lệnh của S7 - 200 được chia làm ba nhóm chỉ ra như sau:
      + Các lệnh mà khi thực hiện thì làm việc độc lập không phụ thuộc vào giá trị
của ngăn xếp.
      + Các lệnh chỉ thực hiện được khi giá trị logic của bit đầu tiên trong ngăn
xếp bằng 1.
      + Các nhãn lệnh đánh dấu vị trí trong tập lệnh.
      -I      : Dùng để chỉ ngõ vào vật lý nối trực tiếp vào PLC
      -Q      : Dùng để chỉ ngõ ra vật lý nối trực tiếp vào PLC
      -T      : Dùng để xác định phần tử định thời có trong PLC
      -C      : Dùng để xác định phần tử đếm có trong PLC
      - M và S      : Dùng như các cờ nhớ hoạt động bên trong PLC
      * Tất cả các phần tử (toán hạng) trên có hai trạng thái ON hoặc OFF (0 hoặc 1)


Bảng giới hạn toán hạng của CPU 224
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Cách truy nhập       Miền nhớ              CPU 226
                                     Giới hạn toán hạng
                       V              0.0 - 5119.7
                       I              0.0 - 15.7
Truy nhập bit         Q               0.0 - 15.7
                       M              0.0 - 31.7
                      SM              0.0 - 299.7
                                      0.0 - 31.7
                       T              0 – 255
                       C              0 - 255
                       L              0.0 - 59.7
                     VB               0 – 5119
                      IB              0 – 15
Truy nhập            QB               0 - 15
 byte                MB               0 - 31
                     SMB              0 - 299
                     SB               0 - 31
                      LB              0 - 59
                      AC              0–3
                                       Constant
                      VW              0 - 5118
                      IW              0 – 14
Truy nhập từ          QW              0 - 14
                      MW              0 - 30
                      SMW             0 - 298
                      SW              0 - 30
                      T               0 – 255
                      C               0 - 255
                      LW              0 - 58
                      AC              0-3
                      AIW             0 - 62
                      AQW             0 – 62
                                      Constant
                      VD              0 - 5116
                      ID              0 - 12
Truy nhập             QD              0 - 12
từ kép                MD              0 - 28
                      SMD             0 - 296
                      LD              0 - 56
                      AC              0-3
                      HC              0-5
                                      Constant
      ** Các lệnh cơ bản
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      1 – Lệnh vào/ra
     + Load (LD): Lệnh LD nạp giá trị logic của một tiếp điểm vào trong bit đầu
của ngăn xếp, các giá trị cũ còn lại trong ngăn xếp bị đẩy lùi xuống một bit.
     + Load Not (LDN): Lệnh LDN nạp giá trị logic nghịch đảo của một tiếp điểm
vào trong bit đầu tiên của ngăn xếp, các giá trị còn lại trong ngăn xếp bị đẩy lùi
xuống một bit.
       Các dạng khác nhau của lệnh LD, LDN cho LAD như sau:

           LAD       Mô tả                             Toán hạng
           n         Tiếp điểm thường mở sẽ      n: I, Q, M, SM,
                   được đóng nếu n=1.         T, C, V
           n         Tiếp điểm thường đóng sẽ    (bit)
                   mở khi n=1.


             n       Tiếp điểm thường mở sẽ            n: I
                   đóng tức thời khi n=1
             n      Tiếp điểm thường đóng sẽ
                   mở tức thời khi n=1.




       Các dạng khác nhau của lệnh LD, LDN cho STL như sau:
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          Lệnh           Mô tả                    Toán hạng
          LD n          Lệnh nạp giá trị logic n (bit) : I, Q, M,
                     của điểm n vào bit đầu SM, T, C, V
                     tiên của ngăn xế.
          LDN n        Lệnh nạp giá trị logic
                     nghịch đảo của điểm n
                     vào bit đầu tiên của
                     ngăn xếp.
          LDI n         Lệnh nạp giá trị logic    n: I
                     tức thời của điểm n vào
                     bit đầu tiên của ngăn
                     xếp.
        LDNI n          Lệnh nạp giá trị logic
                     nghịch đảo tức thời của
                     điểm n vào bit đầu tiên
                     của ngăn xếp.


      + OUTPUT (=)

      Lệnh sao chép nội dung của bit đầu tiên trong ngăn xếp vào bít được chỉ
định trong lệnh, nội dung của ngăn xếp không bị thay đổi.
  Mô tả lệnh bằng LAD như sau:

     LAD                    Mô tả                        Toán hạng

                   n         Cuộn dây đầu ra ở        n: I, Q, M, SM, T, C,
                  ( )     trạng thái kích thích khi V
                          có dòng điều khiển đi       (bit)
                          qua.
                   n         Cuộn dây đầu ra ở           n: Q
                  (I )    trạng thái kích thích tức      (bit)
                          thời khi có dòng điều
                          khiển đi qua.


  Mô tả lệnh bằng STL như sau:
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            STL                     Mô tả                 Toán hạng

                            Sao chép giá trị của đỉnh n: I, Q, M, SM, T,
      = n                 ngăn xếp tới tiếp điểm n C, V
                          được chỉ dẫn trong lệnh.    (bit)
                             Sao chép tức thời giá trị    n: Q
      = In                của đỉnh ngăn xếp tới tiếp      (bit)
                          điểm n được chỉ dẫn trong
                          lệnh.


        2 – Các lệnh ghi / xóa giá trị cho tiếp điểm
        SET (S) ; RESET (R):

        Lệnh dùng để đóng và ngắt các điểm gián đoạn đã được thiết kế. Trong
LAD, logic điều khiển dòng điện đóng hoặc ngắt các cuộn dây đầu ra. Khi dòng
điều khiển đến các cuộn dây thì các cuộn dây đóng hoặc mở các tiếp điểm (hoặc
một dãy các tiếp điểm).
        Trong STL, lệnh chuyền trạng thái bit đầu của ngăn xếp đến các tiếp điểm
thiết kế. Nếu bit này có giá trị logic = 1, các lệnh R và S sẽ đóng, ngắt tiếp điểm
hoặc một dãy các tiếp điểm (giới hạn 1 đến 255). Nội dung của ngăn xếp không bị
thay đổi, dưới đây là mô tả lệnh.




 Mô tả lệnh bằng LAD
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   LAD                  Mô tả                          Toán hạng

                        Đóng một mảng gồm n           S BIT: I, Q, M, SM,
   S BIT      n                                    T, C, V
                      tiếp điểm kể từ S BIT.
                                                      n(byte): IB, QB,
             (S )                                  MB, SMB, VB,
                                                      AC, Hằng số, *VD,
                         Ngắt một mảng gồm n *AC
                      tiếp điểm kể từ S BIT. Nếu S

    S BIT     n       BIT lại chỉ vào timer hoặc
              (R)     counter thì lệnh sẽ xóa bit
                      đầu ra của timer và counter
                      đó.

                        Đóng tức thời một mảng         S BIT: Q
                      gồm n tiếp điểm kể từ S BIT.
   S BIT      n
                                                     N(byte): IB, QB, MB,
             ( SI )
                                                     SMB, VB,AC, Hằng
                                                     số, *VD, *AC
                        Ngắt tức thời một mảng
  S BIT      n        gồm n tiếp điểm kể từ S BIT.
            ( RI )




Mô tả lệnh bằng STL
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    STL                   Mô tả                         Toán hạng
     S S BIT n            Ghi giá trị logic vào một     S BIT: I, Q, M, SM,
                        mảng gồm n bit kể từ địa chỉ T, C, V
                        S BIT.                          (bit)
    R S BIT n             Xóa một mảng gồm n tiếp
                        điểm kể từ S BIT. Nếu S BIT     n: IB, QB, MB,
                        lại chỉ vào timer hoặc SMB, VB
                        counter thì lệnh sẽ xóa bit
                                                      (byte) AC, Hằng số,
                        đầu ra của timer và counter
                                                    *VD, *AC
                        đó.

    SI     S BIT n        Ghi tức thời giá trị logic    S BIT: Q
                        vào một mảng gồm n bit kể       (bit)
                        từ địa chỉ S BIT.
                                                        n: IB, QB, MB,
    RI     S BIT n        Xóa tức thời một mảng SMB, VB (byte)
                        gồm n tiếp điểm kể từ S BIT.    (byte) AC, Hằng số,
                                                       *VD, *AC



      3 - Các lệnh logic đại số Boolean
      Là các lệnh thực hiện độc lập không phụ thuộc giá trị logic của ngăn xếp.
Các lệnh tiếp điểm của đại số Boolean cho phép tạo lập được các mạch logic
(không có nhớ ). Khi thực hiện các lệnh tiếp điểm đại số Boolean trong LAD thì
các lệnh này được biểu diễn thông qua cấu trúc mạch, mắc nối tiếp hay song song
các tiếp điểm thường đóng và các tiếp điểm thường mở. Còn trong STL các tiếp
điểm được thay bằng các lệnh A ( And )và O ( or ) cho các hàm hở hoặc các lệnh
AN (And not), ON (or not) cho các hàm kín. Giá trị của ngăn xếp thay đổi phụ
thuộc vào từng lệnh .
       Ngoài những lệnh làm việc trực tiếp với tiếp điểm, S7-200 còn có 5 lệnh đặc
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biệt biểu diễn các phép tính của đại số Boolean cho các bit trong ngăn xếp, được
gọi là các lệnh Stack logic. Đó là các lệnh ALD (And load), OLD (or load), LPS
(Logic push), LRD (Logic read) và LPP (Logic pop).
   Bảng lệnh logic đại số boolean
    Lệnh                              Chức năng                        Toán hạng
    O       n    Lệnh thực hiện toán tử ^ (A) và V (O) giữa giá        n:
                 trị logic của tiếp điểm n và giá trị bít đầu tiên I,Q,M,SM,
    A       n    trong ngăn xếp. Kết quả được ghi vào bít đầu
                 tiên của ngăn xếp.                                    T,C,V
    AN      n    Lệnh thực hiện toán tử ^ (A) và V (O) giữa giá
                 trị logic nghịch đảo của tiếp điểm n và giá trị bít
    ON      n    đầu tiên trong ngăn xếp. Kết quả được ghi lại
                 vào bit đầu của ngăn xếp.
    AI      n    Lệnh thực hiện tức thời toán tử ^ (A) và V (O) n: I
                 giữa giá trị logic của tiếp điểm n và giá trị bit (bít)
    OI      n    đầu tiên trong ngăn xếp. Kết quả được ghi lại
                 vào bit đầu của ngăn xếp.
    ANI n        Lệnh thực hiện toán tử ^ (A) và V(O) giữa giá trị N: I
                 logic nghịch đảo của tiếp điểm n và giá trị bít (bít)
    ONI n        đầu tiên trong ngăn xếp. Kết quả được ghi lại
                 vào bít đầu tiên trong ngăn xếp.
        - Lệnh ALD:(And load) lệnh tổ hợp giá trị của bít đầu tiên và bit thứ hai của
ngăn xếp bằng phép tính logic ^. Kết quả ghi lại vào bít đầu tiên trong ngăn xếp giá
trị còn lại của ngăn xếp được kéo lên một bít.
        - Lệnh OLD (or load) lệnh tổ hợp giá trị của bit đầu tiên và bit thứ hai trong
ngăn xếp bằng phép tính logic AND và OR. Kết quả được ghi lại vào bit đầu tiên
trong ngăn xếp, giá trị còn lại của ngăn xếp được kéo lên một bit.
      4 - Các lệnh so sánh.
        Có thể sử dụng lệnh so sánh các giá trị của byte, từ hay từ kép và nó có thể
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kết hợp với các lệnh logic LD, A, O để tạo ra mạch logic điều khiển.
      Các lệnh so sánh sử dụng trong S7 – 200 là các lệnh so sánh bằng (=), lớn
hơn hoặc bằng (>=), nhỏ hơn hoặc bằng (<=). Kết quả của phép so sánh có giá trị
bằng 0 (nếu đúng) và bằng 1 (nếu sai) do đó chúng được kết hợp với các lệnh logic
LD, A, O để tạo ra được các phép so sánh như: khác (<>),lớn hơn (>), nhỏ hơn (<).
      + Biểu diễn các lệnh so sánh trong LAD.
      - Lệnh so sánh bằng.
                           n1        n2
                               ==x


      Trong đó: x là B (byte); I (Integer); D (Doule Integer); R (Real).
          n toán hạng theo byte: VB,IB,QB,MB,SMB.
          - Lệnh so sánh > =
                           n1        n2
                               >=x
      Trong đó: n là toán hạng: VW,QW,IW,MW,SMW.
          - Lệnh so sánh < =
                          n1          n2
                               <=x


      Trong đó: n là toán hạng: VD,ID,QD,SMD,MD, hằng số.
      + Biểu diễn các lệnh so sánh trong STL.
      LDX =
      Lệnh kiểm tra tính bằng nhau của nội dung 2 byte, từ, từ kép hoặc số thực.
Trong trường hợp phép so sánh cho kết quả đúng thì bit đầu tiên có giá trị logic
bằng 1.
      LDX <=,LDX >=
      Lệnh so sánh nội dung của byte, từ , từ kép hoặc số thứ nhất nhỏ hơn hoặc
bằng, lớn hơn hoặc bằng nội dung của byte, từ hoặc từ kép hoặc số thực thứ hai hay
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không. Trong trường hợp so sánh cho kết quả đúng đầu tiên của ngăn xếp có giá trị
logic bằng 1.
       5 – Lệnh điều khiển Timer
       Timer là bộ tạo thời gian trễ giữa tín hiệu vào và tín hiệu ra nên trong điều
khiển vẫn gọi là khâu trễ. S7 – 200 loại CPU 224 có 256 Timer được chia làm hai
loại khác nhau đó là:
       - Timer tạo thời gian trễ không có nhớ (On-Delay Timer), ký hiệu là TON
       - Timer tạo thời gian trễ có nhớ (Retentive On - Delay), ký hiệu là TONR
       Cả hai Timer kiểu TON và TONR cùng bắt đầu tạo thời gian trễ tín hiệu kể
từ thời điểm có sườn lên ở tín hiệu đầu vào, tức là khi tín hiệu đầu vào chuyển trạng
thái logic từ 0 lên 1, được gọi là thời điểm Timer được kích, không tính khoảng thời
gian khi đầu vào có giá trị logic 0 vào thời gian trễ tín hiệu được đặt trước.
       Khi đầu vào có giá trị logic bằng 0, TON tự động Reset còn TONR thì không
tự động Reset. Timer TON được dùng để tạo thời gian trễ trong một khoảng thời
gian (miền liên thông), còn với TONR thời gian trễ sẽ được tạo ra trong nhiều
khoảng thời gian khác nhau.
       Timer TON và TONR bao gồm ba loại với ba độ phân giải khác nhau, độ
phân giải 1ms, 10ms và 100ms. Thời gian trễ t1 được tạo chính là tích của độ phân
giải và giá trị thời gian đặt trước cho Timer.
       Timer của S7 – 200 có những tính chất sau:
       + Các bộ Timer được điều khiển bởi một cổng đầu vào và giá trị đếm tức
thời. Giá trị tức thời của Timer được nhớ trong thanh ghi 2 byte (gọi là T – Word)
của Timer, xác định khoảng thời gian trễ kể từ khi Timer được kích. Giá trị đặt
trước của các bộ Timer được ký hiệu trong LAD và STL là PT. Giá trị đếm tức thời
của thanh ghi T – Word thường xuyên được so sánh với gí trị đặt trước của Timer.



       + Các loại Timer với độ phân giải tương ứng chia theo TON và TONR như
sau:
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Lệnh                  Độ phân giải     Giá trị cực đại     CPU 224
TON                   1ms              32,767s             T32,T96
                      10ms             327,67s             T33-T36,T97-T100
                      100ms            3276,7s             T37-T63,T101-T255
TONR                  1ms              32,767s             T0,T64
                      10ms             327,67s             T1-T4, T65-T68
                      100ms            3276,7s             T5-T31, T69-T95

Mô tả lệnh bằng LAD

LAD                  Mô tả                                Toán hạng
 TON     Txx         Khai báo Timer số hiệu xx kiểu Txx CPU 224: 32-100,
                                                          (word)    97-255
                     TON để tạo thời gian trễ tính từ khi
   IN
                     đầu vào IN được kích. Nếu như giá PT             : VW, IW,
   PT                                                        QW, MW, SW, SMW,
                     trị đếm tức thời lớn hơn hoặc bằng
                                                             LW, AIW, T, C, AC,
                     giá trị đặt trước PT thì T - bit có giá hằng số, *VD, *AC,
                                                             *LD
                     trị bằng 1. Có thể reset Timer kiểu
                     TON bằng lệnh R hoặc bằng giá trị
                     logic 0 tại đầu vào IN.
  TONR     Txx       Khai báo Timer số hiệu xx kiểu Txx CPU 224: 0-31,
                                                           (word)       98,99
                     TONR để tạo thời gian trễ tính từ
   IN                                                      PT        : VW, IW,
                     khi đầu vào IN được kích. Nếu như QW, MW, SW, SMW,
   PT                                                      LW, AIW, T, C, AC,
                     giá trị đếm tức thời lớn hơn hoặc
                                                           hằng số, *VD, *AC,
                     bằng giá trị đặt trước PT thì T - bit *LD
                     có giá trị bằng 1. Chỉ có thể reset
                     Timer kiểu TONR bằng lệnh R cho
                     T-bit.

Mô tả lệnh bằng STL

STL                  Mô tả                                 Toán hạng
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TON Txx n            Khai báo Timer số hiệu xx kiểu Txx CPU 224: 32-100,
                                                          (word) 97-255
                     TON để tạo thời gian trễ tính từ khi
                     bit đầu trong ngăn xếp có giá trị 1. n (word)     : VW,
                                                            IW, QW, MW, SW,
                     Nếu như giá trị đếm tức thời lớn hơn
                                                            SMW, LW, AIW, T, C,
                     hoặc bằng giá trị đặt trước PT thì T - AC, hằng số, *VD,
                                                            *AC, *LD
                     bit có giá trị bằng 1. Có thể reset
                     Timer kiểu TON bằng lệnh R hoặc
                     bằng giá trị logic 0 tại đầu vào IN.
TONR Txx n           Khai báo Timer số hiệu xx kiểu Txx CPU 224: 0-31,
                                                       (word)    98,99
                     TONR để tạo thời gian trễ tính từ
                     khi bit đầu tiên trong ngăn xếp có n (word)         : VW,
                                                             IW, QW, MW, SW,
                     giá trị 1. Nếu như giá trị đếm tức
                                                             SMW, LW, AIW, T, C,
                     thời lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt AC, hằng số, *VD,
                                                             *AC, *LD
                     trước PT thì T - bit có giá trị bằng 1.
                     Chỉ có thể reset Timer kiểu TONR
                     bằng lệnh R cho T-bit.

      Một Timer đamg làm việc có thể được đưa lại về trạng thái khởi động ban
đầu. Công việc này được gọi là Reset Timer đó. Khi Reset một Timer, T-Word và
T-bit của nó đồng thời được xóa và có giá trị logic = 0. Có thể Reset bất cứ Timer
nào của S7 – 200 bằng lệnh Reset. Có hai phương pháp để reset một Timer kiểu
xóa tín hiệu đầu vào hoặc dùng lệnh Reset (R).
      6 – Lệnh điều khiển counter
      Counter là bộ đếm hiện chức năng đếm sườn xung trong S7 – 200. Các bộ
đếm của S7 – 200 được chia làm hai loại: đếm tiến CTU, đếm tiến/lùi CTUD.
      Bộ đếm tiến CTU đếm số sườn lên của tín hiệu logic đầu vào, tức là đếm số
lần thay đổi trạng thái logic từ 0 lên 1 của tín hiệu. Số sườn xung đếm được, được
ghi vào thanh ghi 2 byte của bộ đếm, gọi là thanh ghi C – Word. Nội dung của C –
Word, gọi là giá trị đếm tức thời của bộ đếm, luôn được so sánh với giá trị đặt trước
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của bộ đếm, được ký hiệu là PV. Khi giá tri đếm tức thời bằng hoặc lớn hơn giá trị
đặt trước này thì bộ đếm báo ra ngoài bằng cách đặt giá trị logic 1 vào một bit đặc
biệt của nó, được gọi là C – bit. Trường hợp giá trị đếm tức thời nhỏ hơn giá trị đặt
trước thì C – bit có giá trị logic là 0.
       Khác với Timer, các bộ đếm CTU đều có chân nối với tín hiệu điều khiển
xóa để thực hiện việc đặt lại chế độ khởi phát ban đầu (reset) cho bộ đếm. Bộ đếm
được reset khi tín hiệu xóa này có mức logic 1 hoặc khi lệnh R được thực hiện với
C – bit. Khi bộ đếm được reset , cả C – Word và C – bit đều nhận giá trị 0.
       Bộ đếm tiến/lùi CTUD đếm tiến khi gặp sườn lên của xung vào cổng đếm
tiến, ký hiệu là CU trong LAD hoặc bit thứ 3 của ngăn xếp trong STL, và đếm lùi
khi gặp sườn lên của xung vào cổng đếm lùi, ký hiệu CD trong LAD hoặc bit thứ 2
của ngăn xếp trong STL. Giống như CTU bộ đếm CTUD cũng được đưa về trạng
thái khởi phát bằng 2 cách. Reset với C – bit của bộ đếm.




Mô tả lệnh bằng LAD
 LAD                  Mô tả                                 Toán hạng
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  CTU     Cxx        Khai báo bộ đếm tiến theo sườn lên Txx CPU 224: 32-100,
                     của CU. Nếu như giá trị đếm tức (word)              97-255
  CU
  PV                 thời lớn hơn hoặc bằng giá trị đặt
  R
                     trước PV thì C - bit có giá trị bằng 1. PT     :    VW, IW,
                     Có thể reset bộ đếm bằng lệnh R khi QW, MW, SW, SMW,
                     đầu vào chân R=1 bộ đếm ngừng LW, AIW, T, C, AC,
                     đếm khi C – Word của Cxx đạt được hằng số, *VD, *AC,
                     giá trị cực đại 32767.                 *LD
  CTUD      Cxx      Khai báo bộ đếm tiến/lui theo sườn Txx CPU 224: 0-31,
                     lên của CU và CD. Nếu như giá trị (word)             98,99
  CU
  PV                 đếm tức thời lớn hơn hoặc bằng giá PT              : VW, IW,
  CD
                     trị đặt trước PV thì C - bit có giá trị QW, MW, SW, SMW,
  R
                     bằng 1. Có thể reset bộ đếm bằng LW, AIW, T, C, AC,
                     lệnh R khi đầu vào chân R=1 bộ hằng số, *VD, *AC,
                     đếm tiến ngừng đếm khi C – Word *LD
                     của Cxx đạt được giá trị cực đại
                     32767, bộ đếm lùi ngừng đếm khi
                     khi C – Word đạt giá trị cực tiểu.


1.3.6.4. Tìm hiểu phần mềm lập trình STEP 7 - Micro/Win
      Sau đây là các bước để xây dựng một chương trình trên STEP 7 - Micro/Win :
      Bước 1: Đặt cấu hình
      Đầu tiên ta phải xác định loại CPU bằng cách vào lựa chọn PLC -> Type
xuất hiện 1 cửa sổ với những lựa chon như sau:
      +Bấm vào lựa chọn PLC type để chọn loại CPU
      +Bấm vào Read PLC để xem cấu hình PLC đã chọn
      +Bấm vào Communications để thiết lập truyền thông ghép nối với máy tính,
máy lập trình PG.
      +Bấm OK để xác nhận cấu hình đã đặt nếu không bấm vao Cancel để hủy bỏ
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       Bước 2: Tạo và lưu trữ một Project
       Để tạo một Project mới ta chỉ cần kích hoạt vào biểu tượng Step7-Micro/
Win32 thì một Project mới sẽ được tạo ra.
       Ta có thể tạo một Project mới sử dụng thanh thực đơn bằng cách lựa chọn
File      New hoặc ấn tổ hợp phím Ctr+N.
       Để mở một Project có sẵn bằng cách lựa chọn File      Open hoặc ấn tổ hợp
phím Ctr+O và lựa chọn tên Project muốn mở.
       - Lưu trữ một Project
       Để lưu trữ một Project mới tạo ra, ta lựa chọn lệnh trên thanh thực đơn
Project     Save All hoặc kích vào biểu tượng    trên thanh công cụ hoặc nhấn tổ
hợp phím Ctrl+S.
       Bước 3: Soạn thảo chương trình
       Step7-Micro/Win32 cho phép tạo một chương trình mà có thể sử dụng một
trong 2 cửa sổ là: LAD hoặc STL.
       - Soạn thảo chương trình trong LAD
       Cửa sổ để soạn thảo chương trình LAD có dạng như ở biểu tượng dưới :




Hỗ trợ tạo project nút nạp          nút chạy     nút dừng      nút xem trạng thái
                  chương trình      chương trình chương trình chương trình
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 Cửa sổ gọi các chức năng                                        Cửa sổ lập trình


       Hình 1.13. Giao diện cửa sổ lập trình của phần mềm STEP 7 - Micro/Win
       * Để soạn thảo chương trình, ta tiến hành theo những bước sau:
       + Mở một New project, lựa chọn ngôn ngữ lập trình dạng LAD bằng cách
vào lựa chọn mục View - > Ladder
       + Nhập tiêu đề cho vùng soạn thảo bằng cách kích đúp vào dòng chữ xanh
các Network.
       + Để soạn thảo các phần tử thang, ta kích vào biểu tượng tương ứng trên
thanh chỉ dẫn lệnh hoặc lựa chọn trên danh sách chỉ dẫn.
       + Nhập vào địa chỉ hoặc tham số trong mỗi vùng chữ và ấn ENTER.
       + Nhập tên, địa chỉ và giải thích cho từng địa chỉ bằng cách vào
Wiew    Symbol Table.
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      - Soạn thảo chương trình trong STL.
      Các bước để soạn thảo một chương trình trong STL:
      + Mở một New project lựa chọn ngôn ngữ lập trình dạng STL bằng cách vào
lựa chọn mục View - > STL
      + Trước hết chia các đoạn chương trình này thành từng mảng, mỗi mảng phải
có từ khóa NETWORK, soạn thảo trên cơ sở các chuỗi câu lệnh.
      + Trước mỗi lời chú thích phải có một đường song đôi (//). Khi thêm mỗi
dòng chú thích cũng phải bắt đầu bởi đường song đôi.
      + Các lệnh, toán hạng địa chỉ của lệnh và lời chú thích phải được ngăn cách
bởi một khoảng trống hoặc một lần dùng phím Tab.
      + Giữa các toán hạng và địa chỉ không được có khoảng cách.
      + Mỗi toán hạng riêng biệt được tách rời bởi một dấu phẩy, một khoảng
trống hoặc một lần dùng phím Tab.
      + Sử dụng các lời trích dẫn để thay cho việc soạn thảo tên ký hiệu.
      Bước 4: Nạp chương trình và chạy
      Sau khi lập trình xong để nạp chương trình xuống PLC chạy ta thực hiện các
bước sau:
      - Đặt PLC về chế độ Stop
      - Để Download chương trình xuống PLC nhấp trái chuột vào nút Download,
nếu chương trình không lỗi PLC sẽ cho phép nạp chương trình.
      - Sau khi nạp thành công đặt PLC ở chế độ làm việc bằng cách gạt công tắc
của PLC về Run sau đó nhấn trái chuột vào nút Run trên cửa sổ lập trình.
      - Để xem trạng thái chương trình chạy trên màn hình nhấn trái chuột vào nút
xem trạng thái chương trình.




  Chương 2. tìm hiểu quy trình công nghệ dâyCHuyền sản xuất nước dứa cô đặc
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2.1. Tổng quan về hoạt động sản xuất của công ty xuất khẩu thực phẩm Đồng Giao
   2.1.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của công ty
        a. Quá trình hình thành và phát triển
        Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao tiền thân là Nông trường quốc
doanh Đồng Giao. Là một doanh nghiệp nhà nước được thành lập vào ngày 26
tháng 12 năm 1955, theo quyết định của bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,
nông trường trực thuộc Tổng công ty rau quả Việt Nam.
        Trụ sở chính: Phường Trung Sơn – Thị xã Tam Điệp – Ninh Bình. Công ty
có tổng số vốn kinh doanh là: 107.695.000.000đ. Ngành nghề sản xuất kinh doanh
là: Trồng dứa quả, sản xuất và kinh doanh: đồ hộp dứa, nước dứa cô đặc, dưa chuột,
ngô bao tử, vải hộp, nước lạc tiên, nước ổi, …
        Tổng số cán bộ công nhân viên hiện nay là 1.238 người, với diện tích tự
nhiên 5.600ha, trong đó đất canh tác cây công nghiệp là 2.500ha.
        Do nhu cầu của sản xuất kinh doanh năm 1978 công ty được Bộ nông
nghiệp cho đầu tư xây dựng một nhà máy dứa đông lạnh xuất khẩu, thiết bị của
Nhật Bản. Đây là mô hình sản xuất kinh doanh Nông – Công nghiệp – xuất khẩu
khép kín đầu tiên của nước ta. Đến năm 1999 được sự quan tâm của Bộ Nông
nghiệp và phát triển nông thôn đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất đồ hộp hiện
đại của Cộng Hòa Liên Bang Đức và Mỹ với công suất 10.000tấn/năm. Năm 2000
lắp đặt một dây chuyền nước dứa cô đặc với công suất 5.000tấn/năm, một dây
chuyền nước quả tự nhiên, một dây chuyền dứa đông lạnh IQF đáp ứng tiêu thụ hết
sản phẩm dứa quả tươi và thị trường chính của công ty là khách hàng quốc tế khó
tính như Tây Âu và thị trường Mỹ.
        Đến nay công ty đã có bước tiến vượt bậc, trong quá trình phát triển của
mình đã đạt doanh thu trên 31 tỷ đồng.


        b. Chức năng nhiệm vụ của công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – Ninh Bình
        - Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao có quyền đầu tư, liên kết, góp
vốn cổ phần, kinh doanh xuất nhập khẩu, du lịch, dịch vụ.
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        - Công ty có nghĩa vụ và quyền sử dụng có hiệu quả, bảo toàn và phát triển
vốn.
        - Công ty thực hiện chế độ hạch toán độc lập, tự chủ sản xuất và kinh
doanh phù hợp với luật doanh nghiệp và các quy định của pháp luật.
        - Công ty có tư cách pháp nhân đầy đủ, có tài khoản tại ngân hàng, có con
dấu riêng để giao dịch theo quy định của nhà nước. Công ty có quyền đầu tư các
vùng nguyên liệu, các dự án dài, trung và ngắn hạn. Được quyền vay vốn ngân
hàng, hoặc huy động vốn và chịu trách nhiệm về tài chính.
        - Nhập khẩu và xuất khẩu các hàng hoá do mình sản xuất ra mà Nhà Nước
khuyến khích. Công ty có quyền quản lý và sử dụng vốn do Nhà Nước và các
nguồn vốn khác để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do tổng
công ty rau quả Việt Nam giao.
        - Thương mại chủ yếu là xuất khẩu đồ hộp các loại nước dứa cô đặc, bán
buôn, bán lẻ nước quả tự nhiên thông qua các hợp đồng với các bạn hàng.
        c. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty
        Theo điều luật về tổ chức bộ máy hoạt động của doanh nghiệp, công ty
thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao – Ninh Bình có bộ máy quản lý bao gồm:
        - Giám đốc công ty: là người đại diện pháp nhân của công ty, chịu trách
nhiệm về toàn bộ kết quả lao dộng sản xuất kinh doanh và nghĩa vụ đối với Nhà
nước. Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động của công ty theo chế độ “một
thủ trưởng”.
        - Các phó giám đốc: Giúp giám đốc tổ chức, điều hành một số lĩnh vực của
công ty theo sự phân công của Giám đốc công ty.
        - Kế toán trưởng: Giúp Giám đốc tổ chức, quản lý và thực hiện công tác kế
toán, hạch toán thống kê của công ty.
        - Các phòng ban, kinh doanh, chuyên môn nghiệp vụ: Giúp giám đốc thực hiện
tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh của công ty theo sự phân công của giám đốc.
        - Phòng tổ chức hành chính: Chăm lo đời sống cho CBCNV, chịu trách
nhiệm tham mưu với giám đốc về công tác nhân sự, đối nội, đối ngoại của Công ty,
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quản lý thông tin, văn thư lưu trữ, phục vụ phương tiện đi lại của lãnh đạo, cán bộ
công nhân viên công ty.
        - Phòng bảo vệ: Bảo vệ tài sản, sản phẩm, phòng cháy chữa cháy, quản lý
về công tác an toàn lao động. Đảm bảo an ninh trật tự trong toàn công ty và trong
khu vực nơi công ty sản xuất kinh doanh.
        - Nhà máy sản xuất dứa hộp nước cô đặc xuất khẩu: Có nhiệm vụ sản xuất
đồ hộp dứa, vải, dưa, nước dứa cô đặc phục vụ xuất khẩu nước quả tự nhiên phục vụ
trong nước. Tạo mẫu mã sản phẩm mới có chất lượng cao chiếm thị phần trong
nước và nước ngoài.
        - Các đội sản xuất nông nghiệp: Có nhiệm vụ sản xuất và đáp ứng đầy đủ
nguyên liệu dứa quả tươi, đạt chất lượng cho nhà máy hoạt động bình thường hết
công suất tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu.
        - Các phòng nguyên liệu bên ngoài công ty: Có nhiệm vụ tìm hiểu, vận
động khuyến khích bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân
cận trồng nhiều nguyên liệu dứa quả có chất lượng để đưa về nhà máy của công ty
để chế biến đồ hộp, nước dứa cô đặc đáp ứng xuất khẩu ra nước ngoài và tiêu thụ
trong nước.
2.1.2. Môi trường kinh doanh của công ty
       1. Điều kiện địa lý và tự nhiên
        Những yếu tố đóng góp vai trò quan trọng, tác động tới hiệu quả sản xuất
kinh doanh. Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao đặt trụ sở tại: Phường Trung
Sơn – thị xã Tam Điệp – tỉnh Ninh Bình. Với một vị trí thuận lợi về giao thông, trên
quốc lộ 1A Bắc vào Nam, đó là thuận lợi rất lớn cho quá trình hoạt động sản xuất
kinh doanh và quá trình quan hệ với khách hàng. Các khách hàng trong nước và
quốc tế ngày nay càng ngày càng biết nhiều đến Công ty thực phẩm xuất khẩu
Đồng Giao.
        Đối với cán bộ công nhân viên, công ty tạo mọi điều kiện để mọi người
phát huy hết khả năng, năng lực của mình, để sản xuất trên mảnh đất đầy tiềm năng
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và thế mạnh mà thiên nhiên ban tặng. Từ đó thúc đẩy sản xuất, kích thích kinh
doanh tạo tiền đề cho mọi thắng lợi của Công ty.
        2. Về con người
        Công ty TPXK Đồng Giao vốn tiền thân là nông trường Đồng Giao với bề
dày truyền thống hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành luôn giữ vững truyền thống
đoàn kết gắn bó từ Giám đốc đến công nhân. Có một tập thể lãnh đạo trẻ khoẻ đầy
sáng tạo và nhiệt tình, đã vững bước vượt qua nhiều khó khăn thử thách trước sự
thay đổi cơ chế, sự cạnh tranh mạnh mẽ của cơ chế thị trường. Đó chính là truyền
thống, là tài sản, là yếu tố làm nên thành công của Công ty.
        3. Môi trường kinh doanh của công ty
        - Đặc thù về ngành nghề kinh doanh của công ty là trồng cây công nghiệp,
chế biến và kinh doanh thực phẩm xuất khẩu.
        - Đặc thù về sản phẩm là đồ hộp : Dứa, ngô, dưa, nước quả tự nhiên và
nước dứa cô đặc phục vụ theo nhu cầu, thị hiếu của thị trường và người tiêu dùng
trong nước cũng như quốc tế.
        - Đặc thù về tính thời vụ của hoạt động kinh doanh thường vào tháng 5, 6, 7
là thời điểm chính vụ và các tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4 là dứa xử lý trái vụ.
        - Kinh doanh là trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm sản xuất,
kinh doanh, kết hợp với các thiết bị hiện đại của công nghiệp chế biến.
        - Nhìn chung công ty từ khi đi vào cơ chế kinh tế thị trường, không ngừng
đổi mới trang, thiết bị hiện đại, đã và đang ổn định, phát triển năm sau cao hơn
năm trước và nhất là phát triển có chiều rộng và chiều sâu về mọi mặt hoạt động.
        - Môi trường kinh doanh của công ty chủ yếu là phải tự tìm kiếm thị
trường, tìm đối tác và hoàn toàn tự tạo nguồn khách hàng, hoạt động chủ yếu theo
cơ chế thị trường.
        - Khách hàng của công ty là các doanh nghiệp Nhà Nước, các doanh
nghiệp tư nhân, các thành phần kinh tế khác thuộc phạm vi cả nước và các công ty,
các tập đoàn kinh tế nước ngoài.
        - Các nhà cung cấp của công ty: Tất cả các thành phần kinh tế có chức
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năng sản xuất, kinh doanh, song chủ yếu là các đơn vị sau:
        + Công ty Tetra pak – Thuỵ Điển
        + Tổng công ty rau quả Việt Nam
        + Tổng công ty hoá chất Việt Nam
        + Tổng công ty bảo vệ thực vật Việt Nam
        + Công ty phân lân Lâm Thao - Vĩnh Phú
        + Công ty bao bì Hà Nội.
        4. Nhận xét chung về môi trường kinh doanh của Công ty thực phẩm xuất
khẩu Đồng Giao
        Môi trường kinh doanh là một yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại
của một doanh nghiệp, môi trường kinh doanh bên ngoài nó có thể tạo ra cho doanh
nghiệp những cơ hội thông qua chính sách của Nhà nước đối với Doanh nghiệp, ở
từng thời điểm khác nhau nó cũng ảnh hưởng khác nhau. Ngoài ra khu vực kinh
doanh đó ở nơi có số lượng dân cư nhiều hay ít, thu nhập cao hay thấp, thị trường
có khan hiếm hay dư thừa, đường xá, địa lý, thông tin liên lạc. Tất cả các yếu tố đó
đều có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Vì vậy môi trường kinh doanh đem lại cho Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng
Giao rất nhiều thuận lợi, song thách thức cũng không nhỏ nếu Công ty không có sự
thay đổi phù hợp với sự biến động của thị trường, của môi trường kinh doanh.

2.2. Quy trình công nghệ và hoạt động của dây chuyền chế biến nước dứa cô đặc
   2.2.1. Quy trình công nghệ
       Qua thời gian thực tập tại công ty, tìm hiểu và nghiên cứu dây chuyền hoạt
động của xưởng cô đặc. Chúng tôi được cung cấp tài liệu và quan sát dây chuyền
sản xuất thực, được hướng dẫn vận hành các khâu cụ thể. Dưới đây là sơ đồ quy
trình công nghệ chúng tôi đã thu hoạch được của dây chuyền sản xuất dứa cô đặc
(Sơ đồ 2.1).
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                                        Dứa quả



                                     Khu Vực trích
                                             ép



                                      Khu vực tinh
                                            lọc



                                        Khu vực
                                     cô - tank chứa
                                          3,4,5



                                       Khu vực tiệt
                                            trùng




                                       Khu vực rót




 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ của dây chuyền chế biến nước dứa cô đặc
                                        Bảo quản
** Nguyên lý hoạt động của dây chuyền
      Dứa nguyên liệu đầu tiên được đưa vào khâu trích ép để cắt gọt sơ bộ và vệ
sinh sơ bộ để được sản phẩm sơ bộ. Sau khi trích ép sản phẩm được đưa sang khâu
tinh lọc để tách dịch và thịt quả đồng thời tiệt trùng sơ bộ. Sau khi qua khâu tinh
lọc dịch dứa được đưa đến khâu cô để tạo hương sản phẩm và tiệt trùng một lần nữa
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để được sản phẩm dịch nước nguyên chất. Sau đó sản phẩm lại được đưa đi tiệt
trùng lần cuối trước khi đưa vào khâu rót sản phẩm vào túi và cuối cùng sản phẩm
được đem đi bảo quản và xuất khẩu.
2.2.2. Hoạt động cụ thể của từng khâu trong dây chuyền
       1. Khâu trích ép
       a. Sơ đồ nguyên lý như (Sơ đồ 2.2)




                              Dứa quả




                              Bồn rửa
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                            Sơ đồ 2.2: khu vực trích ép




      b. Nguyên lý hoạt động
       Nguyên liệu: Nguyên liệu sản xuất là dứa quả, có kí hiệu là HD.75 – 03.CĐ.
       Bồn rửa: Dứa được tập trung tại nơi tập kết sau đó được đưa vào bồn rửa.
Trước khi tiến hành rửa phải chuẩn bị nước đầy đủ, kiểm tra độ sạch của nước theo
tiêu chuẩn (TCVN 5945 – 1995). Bồn rửa có cấu tạo kiểu hộp nằm ngang và dứa
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được đổ vào trong bồn. Dứa được ngâm đầy nước và một guồng khuấy được lắp
ngang bồn có nhiệm vụ quay để đảo đều dứa và tạo cọ sát giữa các quả dứa với
nhau để làm sạch dứa. Nhiệm vụ của bồn rửa là làm sạch đất đá bám vào nguyên
liệu dứa. Trong quá trình sản xuất cho nước chảy luân lưu đảm bảo lưu lượng của
nước đạt 5 m3/ h. Nước được cung cấp bằng hệ thống bên ngoài và đã được xử lý vệ
sinh để đảm bảo an toàn.
      Băng tải quả: Dứa từ bồn rửa được đưa vào băng tải quả. Băng tải được thiết
kế theo kiểu băng tải trải nghiêng. Băng tải được chuyển động bởi động cơ quay
theo một chiều đưa dứa lên trên. Trên băng tải được bố trí đều 4 dàn phun nước.
Dứa được đưa từ bồn rửa vào băng tải và được cuốn lên trên đồng thời các dàn phun
được mở ra với áp lực của nước đạt 6 bar, như vậy dứa được rửa thêm một lượt nữa.
Vai trò của băng tải trải quả là dứa sau khi rửa phải đảm bảo điều kiện không còn
bụi phấn và bùn đất.
       Băng tải chọn: Từ băng tải quả, dứa được đưa đến băng tải chọn. Băng tải
chọn được thiết kế theo kiểu băng tải trải ngang. Trên băng tải được thiết kế các
rãnh với kích thước khác nhau để phân loại các loại dứa theo kích thước. Dứa được
trải trên băng tải và các trục bánh răng tạo thành rãnh được quay đưa dứa đi và dứa
được phân loại theo từng kích thước khác nhau. Ngoài ra tại đây có 8 công nhân sẽ
có nhiệm vụ loại bỏ các quả sâu, thối, ủng dập, có mùi men, tạp chất…
       Trích ép lần 1 (Polyfruit): sau khi dứa được rửa sạch sẽ được vận chuyển tới
thiết bị Extractor. Tại đây quả dứa được bổ đôi, ép nạo phần thịt sau đó bơm sang máy
lọc ép sơ bộ. Phần vỏ được đưa đi trích ép lần 2 nhờ vít tải. Nguyên lý hoạt động của
bộ phận này như sau:
      Đầu tiên dứa từ băng tải chọn được đưa đến một mâm đựng và quả dứa được
một cơ cấu dao cắt gọt đi phần lõi quả. Tiếp đó một cơ cấu dao khác được dùng để bổ
đôi quả dứa. Dứa đã bổ đôi được đưa đến cơ cấu gọt vỏ đó là một cơ cấu được thiết kế
theo kiểu dao gọt, dứa được đưa lại lưỡi dao cố định và cắt phần vỏ với độ dầy thích
hợp. Sau đó dứa gọt vỏ được đưa đến cơ cấu ép đó là một trục răng cưa được quay với
tốc độ vừa phải, các răng cưa có nhiệm vụ băm nhỏ quả dứa tạo ra các mảnh nhỏ để
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đưa vào máy ép. Phần vỏ và bã ép lần một được đưa vào lần trích ép thứ hai.
       Trích ép lần 2 (polypress): ở giai đoạn này phần vỏ được ép lại một lần nữa,
nước dứa được đưa xuống máy lọc sơ bộ nhờ bơm piston còn bã được thải ra ngoài.
      Máy lọc xơ (Brown): Máy lọc này có nhiệm vụ ép lọc sơ bộ thịt quả trong
nước dứa đảm bảo % thịt quả không quá 30%. Nước dứa sau khi lọc được đưa vào
bồn chứa 300lít. Nguyên lý hoạt động bộ phận lọc sơ bộ như sau:
      Sau khi trích ép lần hai thì sản phẩm được đưa vào hệ thống ép. Sản phẩm
được đưa vào thùng và được ép bằng hệ thống thuỷ lực, nước dứa được đưa tới bồn
chứa 300lít còn bã được thải ra bằng hệ thống bơm đẩy và được đưa ra ngoài.




       2. Khu vực tinh lọc (Decanter)
        a. Sơ đồ dây chuyền như sơ đồ 2.3




                                       Bồn chứa
                                        300lit
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                             Sơ đồ 2.3: Khu vực tinh lọc




      b. Nguyên lý hoạt động
       Gia nhiệt: Để tăng hiệu quả ly tâm, giảm độ nhớt, đồng thời tiệt trùng sơ bộ,
nước dứa được gia nhiệt sơ bộ trước khi đưa vào ly tâm. Thiết bị gia nhiệt là thiết bị
ống lồng ống( ống chứa nước dứa ở bên trong còn ống chứa nước nóng ở bên
ngoài). Nước nóng và nước dứa chuyển động ngược chiều nhau, nhiệt độ gia nhiệt
là 600C - 800C.
       Thùng 1: Dịch quả sau khi gia nhiệt được chứa vào thùng 1 bằng hệ thống
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bơm chất lỏng. Khi lưu lượng sản phẩm trong thùng bằng 1/3 thùng thì bật cánh
khuấy. Để nhận biết mức chất lỏng trong thùng thì trên thùng có gắn các cảm biến
mức. Khi ngừng máy, thời gian lưu dịch quả không được lớn hơn 2h, nếu thời gian
lưu lớn hơn 2h thì phải lấy mẫu kiểm tra trước khi tiếp tục sản xuất.
      Decanter - Thùng 2: Dịch quả từ thùng 1 được bơm sang máy Decanter, tại
đây máy sẽ tách phần lớn thịt quả ra khỏi dịch quả sao cho phần thịt quả trong dịch
quả đạt tiêu chuẩn đặt hàng. Nguyên lý hoạt động của máy Decanter như sau:
      Máy Decanter là một máy ly tâm, nguyên lý dựa trên kiểu ly tâm quay. Dịch
quả từ thùng chứa 1 (Tank 1) được bơm vào thùng ly tâm và dung dịch được quay
đều, với áp lực ly tâm thì dịch quả sẽ được tách khỏi thịt quả. Tỷ lệ thịt quả còn lại
trong dung dịch được kiểm tra và được quyết định theo yêu cầu của khách hàng.
Dịch lọc xong được chứa vào thùng chứa 2 (Tank 2), phần bã lọc ra được đưa ra
Silo thông qua bơm đẩy. Khi lưu lượng sản phẩm trong thùng bằng 1/3 thùng thì
bật cánh khuấy. Khi ngừng máy ta cũng chú ý đến thời gian lưu giữ, nếu quá 2h thì
phải lấy sản phẩm ra kiểm tra trước khi tiếp tục sản xuất.




       3. Khu vực cô - Thùng chứa 3, 4, 5
        a. Sơ đồ dây chuyền như sơ đồ 2.4



                               Thùng chứa 2




                                Gia nhiệt
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                     Sơ đồ 2.4 : Khu vực cô - thùng chứa 3,4,5




      b. Nguyên lý hoạt động
       Gia nhiệt : Dịch quả được bơm từ thùng 2 đến bộ gia nhiệt, gia nhiệt đến
92o C trước khi đưa vào cô và lưu giữ 30 giây, đây là bước thanh trùng lần thứ nhất.
Sau đó hạ nhiệt độ dịch quả xuống 72o C.
       Hiệu ứng 1 - Hiệu ứng 2: Dịch quả ở nhiệt độ 72o C được bơm sang hệ
thống cô, tại đây dịch quả được gia nhiệt nhờ hệ thống cô dạng tấm bản kiểu màng
dâng. Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra như sau:
      + Hơi đi từ trên xuống
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      + Dịch quả đi từ dưới lên
      Trong giai đoạn này yêu cầu lưu lượng dịch quả là 6000l/h, độ chân không
đạt 16Kpa
      * Hiệu ứng 1:
      + Tác nhân sử dụng để gia nhiệt là hơi (dạng Steam)
      + Dịch quả sau khi được bốc hơi nhờ hiệu ứng 1 độ đường (BX) sẽ tăng lên
từ 12oBX đến 25oBX.
      + Nhiệt độ hơi : t < 100 oC
      + áp suất hơi : P < 700KPa
      * Hiệu ứng 2:
      + Tác nhân sử dụng để gia nhiệt là hơi thứ (dạng Vapour)
      + Dịch quả sau khi được bốc hơi nhờ hiệu ứng 2 độ Bx tăng từ 25o BX đến
65o BX.
      + Nhiệt độ hơi : t < 78 oC
     + Hơi được bốc lên từ sản phẩm trong quá trình cô đặc chứa hương dứa và hơi
nước. Hơi nước được ngưng tụ nhờ hệ thống nước mát Cooling Tower. Nước ngưng tụ
được bơm hồi về bộ gia nhiệt để tận dụng nhiệt. Hương dứa được tinh lọc bằng hệ
thống Aroma. Sau khi tinh lọc hương được phối trộn trở lại với sản phẩm . Sản phẩm
sau khi phối hương được đưa đi làm lạnh nhanh xuống khoảng 25o C – 30oC và được
bơm trữ vào các thùng bán thành phẩm 3, 4, 5.


      4. Khu vực tiệt trùng
      - Bán thành phẩm được bơm vào máy thanh trùng với lưu lượng 1500l/h.
      - Thiết bị thanh trùng là loại ống lồng ống, tác nhân sử dụng để thanh trùng
là nước nóng .
      - Sản phẩm được thanh trùng ở nhiệt độ 95oC, lưu giữ khoảng 30 giây sau đó
được hạ dần nhiệt độ bằng nước mát Cooling tower (32oC) và nước đá Shiller (2oC)
xuống 30oC.
      - Ngoài ra khu vực này còn có nhiều chế độ làm việc khác nhau cụ thể như
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sau:
       + Chế độ gia nhiệt có biểu đồ làm việc như sau:
                          t0 C
                       1100
                        920
                        300
                                      1800s
                                                          t(gi©y)


       + Chế độ sản xuất có biểu đồ làm việc như sau:



                          t0 C
                       950


                        300
                                      30s
                                                          t(gi©y)




       + Chế độ vệ sinh bằng NaOH (CIP) có biểu đồ làm việc như sau:




                          t0 C
                       800


                        300
                                      1200s


Khoa Cơ Điện                            49                   Trường đại học NNI
 


	51. Báo cáo tốt  nghiệp                                     Đinh Văn Hùng - TĐH46


                                                         t(gi©y)


      + Chế độ vệ sinh bằng HNO3 có biểu đồ làm việc như sau:



                           t0 C
                        700


                         300
                                           1200s
                                                         t(gi©y)




      5. Khu vực rót
      - Sản phẩm sau khi tiệt trùng được đưa đi rót (nhiệt độ sản phẩm không vượt
quá 40oC).
      - Thiết bị rót có hai đầu rót.
      - Trước khi rót sản phẩm vào túi Aseptic đầu rót được tiệt trùng bằng hơi đến
nhiệt độ 140oC.
      - Sau khi rót xong trọng lượng sản phẩm đạt 260kg hoặc 265kg (sai lệch
khoảng 1kg).
      - Quy cách đóng sản phẩm :
      +Túi Aseptic loại 265lít : 01 túi.
      + Túi PE loại 250lít : 01 túi.
      + Thùng phi sắt loại 200lit : 01 thùng( thùng phi có nắp khoá).
      6. Bảo quản
      Sản phẩm đã được đóng vào phi hoàn chỉnh có trọng lượng đạt yêu cầu sẽ
được vận chuyển vào kho lạnh giữ bảo quản ở nhiệt độ từ 0oC đến 10oC.
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        Chương 3. xây dựnh mô hình điều khiển khâu “tinh lọc
                    nướC dứa sau khi trích ép ”

3.1. Vai trò của khâu tinh lọc
      Để đảm bảo chất lượng sản phẩm nước dứa cô đặc đạt yêu cầu của khách
hàng về % lượng thịt quả còn trong dịch quả, thì khâu tinh lọc là một khâu quan
trọng thực hiện yêu cầu đó.
      Khâu tinh lọc sẽ bước đầu tiệt trùng sản phẩm và thực hiện việc tách thịt quả
ra khỏi dung dịch nước dứa bằng phương pháp ly tâm. Trong khâu còn yêu cầu rất
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khắt khe về chất lượng sản phẩm đó là việc kiểm tra độ BX. Độ BX là độ đường và
độ chua của nước dứa. Ngoài ra khâu tinh lọc còn có vai trò chế biến nước ép thành
phẩm với những loại sản phẩm khác nhau như phân chia ra làm các loại nước ép
loại 1 và loại 3 theo yêu cầu khách hàng.
      Khâu tinh lọc là khâu có yếu tố quyết định đến tính chất sản phẩm, với mức
độ tự động hóa rất cao bằng thiết bị điều khiển PLC và tiết kiệm được nhân công,
đảm bảo tính đồng bộ của dây chuyền và đòi hỏi độ chính xác cao.
      Vì những vai trò và lý do trên nên tôi quyết định chọn khâu tinh lọc nước dứa
sau khi cô đặc để thực hiện xây dựng mô hình điều khiển bằng PLC.

3.2. Sơ đồ thiết bị và nguyên lý hoạt động khâu tinh lọc
   3.2.1. Sơ đồ thiết bị
      Sơ đồ như hình 3.1




               Bình         Nguồn
               chứa         nhiệt
               300L

                                 van hơi

               §C1                          §C2
                                                                      Tank
                                            2
                                                                      chứa2
                                                       Tank
                                                       chứa1
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                            Gia nhiệt


                                                           Decanter
                                                           (ly tâm)
    Các cánh khuấy
    được quay bởi
    §C3, §C7                             §C4                                  §C6




                                              ĐC5 quay ly tâm




                   Hình 3.1. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của khâu tinh lọc




3.2.2. Nguyên lý hoạt động
      a. Gia nhiệt: Nước dứa từ bồn chứa 300 lit sẽ được bơm bởi động cơ 1 (ĐC1)
vào thiết bị gia nhiệt nhằm tiệt trùng sơ bộ. Thiết bị gia nhiệt là dạng thiết bị ống
lồng ống nghĩa là có một ống cho dịch quả đi qua theo một chiều và hai ống khác
tiếp xúc với ống dịch quả cho hơi nước nóng đi qua theo chiều ngược lại để gia
nhiệt cho dịch quả. Yêu cầu của việc gia nhiệt cho sản phẩm là đến nhiệt độ
khoảng 600C - 800C .
      b. Thùng chứa 1: Dịch quả sau khi gia nhiệt được bơm 2 (ĐC2) bơm vào
thùng chứa 1. Khi mức dịch quả đạt được 1/3 thùng thì bật cánh khuấy (ĐC5) để
khuấy dịch nhằm làm cho dịch được đều trước khi đưa vào ly tâm. Khi ngừng máy
thời gian lưu dịch quả phải nhỏ hơn 2 giờ, nếu quá 2 giờ thì phải lấy mẫu để kiểm
tra trước khi tiếp tục sản xuất.
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     c. Decanter – Thùng chứa 2: Dịch quả từ thùng chứa 1 được bơm bởi động
cơ 3 (ĐC3) vào máy Decanter (ly tâm) tại đây thực hiện việc ly tâm để tách thịt quả
khỏi dịch quả. Thiết bị ly tâm là ống quay kiểu màng thủng, thực hiện theo phương
pháp ly tâm quay với tốc độ cao cả hỗn hợp dịch gồm thịt quả và dịch quả để tách
thịt quả ra khỏi dịch quả sao cho đạt yêu cầu đề ra của khách hàng cụ thể yêu cầu
của khu vực ly tâm nước ép loại 1 và loại 3 như sau:
      - Nước ép loại 1: Tùy mức độ sạch của thịt quả, mà điều chỉnh ly tâm tần số
quay của máy cho phù hợp và phải đảm bảo hòa đều nước sau ly tâm nước ép loại 1
và 3 phải đảm bảo tỷ lệ thịt quả đạt yêu cầu khách hàng.
      - Nước ép loại 3: Việc ly tâm nước ép loại 3 sẽ được thực hiện vào giờ gần
thời điểm bắt đầu ly tâm. Khi chuyển sang ly tâm nước ép 3 sẽ ly tâm cho đến hết
nước ép 3 sẽ ly tâm tiếp nước ép 1. Nước ép 3 được ly tâm theo hai lần :
      + Lần 1 ly tâm từ thùng 3 - > thùng 4 l−u lượng ly tâm là 8000 lit/giờ
      + Lần 2 ly tâm từ thùng 4 - > thùng l−u lượng ly tâm là 8000 lit/gờ. Tùy theo
mức độ sạch, màu sắc của nước ép 3 mà có thể điều chỉnh lưu lượng cho phù hợp
để đảm bảo lượng thịt quả sau khi ly tâm lần 2 phải < 0,5%. Trước và sau khi ly
tâm lần 3 phải thực hiện xả đáy để loại bỏ phần thịt quả bẩn chìm nổi ở trong thùng
chứa. Việc đo độ BX phải thực hiện định kỳ 30 phút/lần và phải đo thùng 2 để đảm
bảo chất lượng sản phẩm.
      Dịch lọc xong được chứa vào thùng 2, khi đạt mức 1/3 thì bật cánh khuấy,
phần bã lọc ra được đưa ra Silo thông qua bơm đẩy. Khi ngừng máy ta cũng chú ý
đến thời gian lưu giữ, nếu quá 2h thì phải lấy sản phẩm ra kiểm tra trước khi tiếp
tục sản xuất.
3.3. Thiết kế và lắp ráp mô hình
   3.3.1. Sơ đồ khối chức năng



                                                                  Mạch điều
       Nhiệt độ            Cảm biến               PLC             khiển rơle
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